
nhìn ra theá giôùi

Soá 1 naêm 201340

Phương pháp Fenton sử dụng để xử lý nước 
thải dệt nhuộm

Sự ô nhiễm nguồn nước bởi các phẩm nhuộm 
của công nghiệp dệt nhuộm trong những năm gần 
đây đã trở thành vấn đề môi trường nghiêm trọng. 
Hầu hết những phẩm nhuộm này là các hợp chất 
hữu cơ hương phương có tính độc hại cao không chỉ 
đối với môi trường thiên nhiên mà còn ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, do độ 
bền vững cao, chúng gần như không bị phân hủy 
bởi các quy trình sinh học, hóa lý thông thường.

Gần đây, các quá trình oxy hóa nâng cao thông 
qua sự hình thành gốc tự do hydroxyl (OHl) với khả 
năng phân hủy nhanh và không chọn lọc các chất 
hữu cơ ô nhiễm, đã được báo cáo như một phương 
pháp đầy tiềm năng cho việc xử lý nước thải công 
nghiệp. Giữa những quá trình oxy hóa nâng cao khác 
nhau, phương pháp Fenton dựa trên sự kết hợp giữa 
H2O2 và ion Fe2+/Fe3+ là một trong những giải pháp 
được ưa chuộng nhất nhờ giá thành thấp và tính 
thân thiện với môi trường. Trong môi trường nước 
chứa đồng thời ion Fe2+ và ion Fe3+, H2O2 sẽ oxy hóa 

Fe2+ lên Fe3+, đồng thời sinh ra gốc tự do hydroxyl 
và anion hydroxyl (1). Cation Fe3+ này sau đó sẽ bị 
khử trở lại cũng bởi H2O2 để hình thành Fe2+, gốc tự 
do peroxide và proton (2). Như vậy, trong suốt quá 
trình phản ứng, các ion Fe2+/Fe3+ không bị tiêu hao, 
còn H2O2 đã được chuyển thành gốc tự do OHl có 
khả năng phân hủy mạnh các chất ô nhiễm.

Fe2+ + H2O2 =  Fe3+ + OHl + OH-	 (1)

Fe3+ + H2O2 = Fe2+ + OOHl + H+	 (2)

Tuy nhiên việc ứng dụng phương pháp Fenton 
như trên vẫn còn có nhiều hạn chế. Thứ nhất, vì dựa 
trên sử dụng các ion sắt đồng thể tan trong nước 
với vai trò như những tác nhân xúc tác, việc thu hồi 
sắt trong nước thải sau khi xử lý gần như là bất khả 
thi. Hạn chế thứ hai là sự giới hạn pH. Để ion sắt có 
thể phản ứng tốt với H2O2 sinh ra OHl, pH của dung 
dịch chỉ nằm trong khoảng giới hạn từ 2 đến 3, cách 
xa giá trị pH thực tế của nước thải dệt nhuộm. Cuối 
cùng, các xúc tác ion sắt đồng thể này dễ dàng bị 
mất hoạt tính bởi sự tạo phức giữa ion sắt và các 
anion phosphate hay các sản phẩm trung gian 
của quá trình oxy hóa [1, 2, 3]. Để vượt qua những 

TỔNG HỢP NANO OXID SẮT KẾT HỢP CHIẾT XUẤT TRÀ XANH
ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Sử dụng xúc tác Fenton dị thể để xử lý nước thải, đặc biệt là 
các nguồn nước thải từ công nghiệp dệt nhuộm đang là một 
trong những hướng nghiên cứu được quan tâm mạnh mẽ trong 
thời gian qua. Tuy nhiên, xúc tác Fenton dị thể dựa trên các hạt 
nano oxid sắt thường bị giảm hoạt tính theo thời gian do quá 
trình tụ hợp của các hạt nano làm giảm diện tích bề mặt riêng 
của xúc tác. Mới đây, một phương pháp mới tổng hợp nano oxid 
sắt kết hợp với chiết xuất lá trà xanh theo con đường hóa học 
xanh, cho phép cải thiện hoạt tính của xúc tác đã được nhóm 
nghiên cứu của giáo sư K.R. Hallam, Đại học Bristol báo cáo, 
đem lại nhiều triển vọng cho việc ứng dụng quy trình Fenton 
trong lĩnh vực xử lý môi trường thực tế.
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hạn chế này, những xúc tác Fenton dị thể dựa trên 
các oxid sắt hoặc các hệ mang ion sắt, chẳng hạn 
như cố định các ion Fe trên zeolite [4], đất sét [5], 
polymer [6] đã được tập trung nghiên cứu và phát 
triển. Nhưng thật đáng tiếc, do là xúc tác dị thể, khả 
năng tiếp xúc với tác chất H2O2 thấp, nên hầu hết 
các hệ thống dị thể này đều cho kết quả hoạt tính 
kém đối với các chất ô nhiễm như phẩm nhuộm.

Nano oxid sắt
Nhằm cải thiện những hạn chế trên, một giải pháp 

đã được các nhà khoa học đề nghị: sử dụng các hạt 
nano oxid sắt và nano sắt với vai trò là những xúc 
tác Fenton dị thể [7, 8, 9]. Ở kích thước nano, những 
xúc tác này có diện tích bề mặt riêng rất lớn, tăng 
khả năng tiếp xúc với H2O2 và các chất thải phẩm 
nhuộm và nhờ đó, nâng cao hoạt tính xúc tác.

Rất nhiều phương pháp hóa học và vật lý đã 
được áp dụng nhằm để thu được các hạt nano oxid 
sắt ở các kích thước khác nhau, diện tích bề mặt 
riêng và hình thái khác nhau. Các hạt nano oxid sắt 
có thể được tổng hợp bằng cách sử dụng tác nhân 
khử sodium borohydrure, NaBH4 [10]. Tuy nhiên, 
trong quá trình nghiên cứu, người ta phát hiện các 
hạt oxid nano này có khuynh hướng tụ hợp với nhau 
theo thời gian, hình thành các cấu trúc dạng chuỗi. 
Những cấu trúc dạng chuỗi này sẽ làm giảm diện 
tích bề mặt riêng của vật liệu và từ đó làm giảm hoạt 
tính xúc tác. Việc làm bền các hạt nano oxid sắt để 
chống lại sự tụ hợp, vì thế đóng vai trò quyết định. 
Các hạt nano oxid sắt có thể được làm bền bằng 
cách áp vào các lực đẩy tĩnh điện, hoặc sử dụng các 
chất hoạt động bề mặt [11]. Bên cạnh đó, NaBH4 
là một chất có tính ăn mòn cao và dễ bắt cháy. Sử 
dụng NaBH4 không chỉ nguy hiểm mà còn có thể 
gây hại cho môi trường.

Xuất phát từ những yếu tố trên, nhóm nghiên cứu 
của giáo sư K.R. Hallam, Đại học Bristol, Anh đã 
nghiên cứu và phát triển hệ xúc tác nano oxid sắt 
theo con đường hóa học xanh, được ổn định bằng 
cách kết hợp với chiết xuất lá trà xanh [12]. Trà xanh 
là một sản phẩm tự nhiên được biết đến có chứa 
polyphenol vừa có thể đóng vai trò như một chất 
khử, vừa có chức năng che chắn các oxid sắt giúp 
chúng không bị tụ hợp. Sản phẩm tổng hợp được 
kiểm tra hoạt tính xúc tác thông qua phản ứng phân 
hủy hai loại phẩm nhuộm điển hình: methylene xanh 
và methyl cam.

Tổng hợp và đặc tính nano oxid sắt trà xanh
Hạt nano oxid sắt (GT-Fe-NPs) được tổng hợp 

bằng cách sử dụng chiết xuất từ trà xanh Alwald 
Brand. Lá trà xanh được đun cho đến khi sôi, để lắng 
trong vòng một giờ và được lọc dưới áp suất thấp. 
Sau đó, dung dịch FeCl2.4H2O 0,1 mol/L được hòa 
vào dung dịch trà xanh với tỷ lệ thể tích 2:3. Dung 
dịch NaOH tiếp tục được cho vào để chỉnh pH đến 
6. Sự hình thành các hạt nano oxid sắt được nhận 
biết thông qua sự xuất hiện kết tủa đen đậm trong 
lòng dung dịch. Kết tủa này được tách ra bằng cách 
làm bay hơi nước và sau đó được làm khô trong tủ 
hút trong suốt đêm để thu sản phẩm sau cùng.

Hình 1: hình ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua của xúc tác 
GT-Fe-NPs

Hình ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua (hình 1) 
cho thấy mặc dù có sự tụ hợp nhất định của các hạt 
nano oxid sắt, những cụm hạt này đã có sự phân tán 
trong môi trường, với kích thước hạt trong khoảng từ 
40 đến 60 nm. Phổ quang điện tử tia X của xúc tác 
được trình bày trong hình 2. Peak C 1s thể hiện hai 
thành phần, lần lượt ở 285,2 và 286,4 eV, đặc trưng 
cho những nguyên tử C trong các nhóm polyphenol 
gắn với hạt sắt oxid ở hai môi trường khác nhau. 
Đối với vùng phổ của Fe 2p, nhóm nghiên cứu quan 
sát thấy hai thành phần Fe 2p3/2 và Fe 2p1/2 định vị 
ở 711,5 eV và 725,2 eV, tương ứng với các ion sắt 
trong sắt oxid [13] và sắt oxohydroxid [14]. Những 
kết quả này cho thấy nhóm nghiên cứu đã tổng hợp 
thành công những hạt nano oxid sắt được kết hợp 
với polyphenol chiết xuất từ trà xanh. 
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Hình 2: phổ quang điện tử tia X C 1s và Fe 2p của xúc tác GT-
Fe-NPs

Hoạt tính xúc tác xử lý phẩm nhuộm
Hoạt tính của GT-Fe-NPs được đánh giá thông 

qua phản ứng phân hủy methylene xanh và methyl 
cam, hai chất thải phẩm nhuộm điển hình trong công 
nghiệp dệt nhuộm. Có thể nhận thấy trong hình 
3, khi thêm H2O2 vào hệ chứa methylene xanh và 
xúc tác GT-Fe-NPs, quá trình phân hủy methylene 
xanh diễn ra gần như hoàn toàn, với hơn 80% phẩm 
nhuộm bị giảm cấp chỉ sau 5 phút đầu tiên. Đối với 
methyl cam, quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn, 
với 80% phân hủy sau 1 giờ phản ứng. Nghiên cứu 
sâu hơn về động học, nhóm nghiên cứu đã phát 
hiện ra phản ứng phân hủy methylene xanh trong 
hệ xúc tác này diễn ra theo phản ứng bậc 2, trong 
khi methyl cam phân hủy theo phản ứng bậc 1.

Hình 3: sự thay đổi nồng độ methylene xanh (a), methyl cam (b) 
theo thời gian trong hệ xúc tác GT-Fe-NPs/ H2O2

Khi so sánh với xúc tác dựa trên nano oxid sắt 
điều chế từ phương pháp sử dụng NaBH4 [10], những 

hạt GT-Fe-NPs trong nghiên cứu này cũng thể hiện 
hoạt tính cao hơn, cả về hiệu suất chuyển hóa lẫn 
tính chất động học. Như vậy, nghiên cứu của giáo 
sư K.R. Hallam đã thành công trong việc cải thiện 
hoạt tính xúc tác của các hạt nano oxid sắt. Dù chỉ 
mới là nghiên cứu bước đầu, nhưng với khả năng 
giải quyết các vấn đề tồn đọng của xúc tác Fenton 
đồng thể và dị thể, hệ hạt nano oxid sắt GT-Fe-NPs 
đã cho thấy những triển vọng rõ ràng cho những 
ứng dụng xử lý môi trường trong tương lai, đặc biệt 
là nhu cầu phân hủy các phẩm nhuộm độc hại n

LTK (tổng hợp)
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Đôi mắt là cửa sổ giúp con 
người nhìn ra thế giới 

nhưng làm thế nào mà chúng ta 
có nhận thức về hàng nghìn hình 
ảnh tràn ngập nhãn cầu mỗi ngày? 
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học 
California và Berkeley (Mỹ) đã sử 
dụng những thông tin từ máy quét 
ảnh cộng hưởng từ và đo liên tục 
dòng máu tại hàng nghìn vị trí khác 
nhau trên toàn bộ não của những 
người tham gia thí nghiệm. Sau đó 
nhóm sử dụng phương pháp phân 
tích hồi quy tuyến tính để tìm ra 
mối tương quan giữa các dữ liệu và 
đã xác lập thành công mô hình của 
việc thu thập hình ảnh và cách tổ 
chức sắp xếp hình ảnh trong não 
người. Họ gọi hoạt động đó của não 
là không gian ngữ nghĩa liên tục “a 
continuous semantic space”. 

Não của chúng ta có một cách 
sắp xếp khôn ngoan những hình ảnh 
thu nhận được theo trình tự và có 
sự phân loại những đối tượng hình 
ảnh thành những nhóm khác nhau 
như nhóm hình ảnh người, động 
vật, xe cộ, đồ dùng, sự di chuyển… 
Não cũng có sự cảm nhận, mối liên 
hệ giữa những nhóm đối tượng, ví 
dụ như hình ảnh về con người và 
động vật sẽ có vùng ngữ nghĩa gần 
nhau. Nghiên cứu cũng cho thấy 

những nhóm hình ảnh trong não 
được tổ chức chặt chẽ, các bản 
đồ hình ảnh chồng lên nhau chiếm 
khoảng 20% não bộ. Kết quả của 
hình ảnh trong não được trình bày 
ở nhiều màu sắc với những bản 
đồ đa chiều, có trên 1.700 nhóm 
hình ảnh và mối liên hệ giữa những 
nhóm với nhau, các nhóm hình ảnh 
hoạt động ở những khu vực não 
giống nhau sẽ có cùng một màu, ví 
dụ nhóm hình ảnh về người là màu 
xanh lá cây, nhóm hình ảnh động 
vật là màu vàng, nhóm xe ô tô là 
màu hồng và tím, nhà cửa là màu 
xanh nước biển.

 (Sciencedaily, 19.12.2012)

Từ trước đến nay người ta phân 
loại các dạng (pha) của vật chất 

dựa theo Lý thuyết Landau. Theo lý 
thuyết này, tất cả các giai đoạn của vật 
chất có thể được mô tả bởi sự đối xứng 
và chúng có 3 dạng cơ bản là: rắn, lỏng 
và khí.

Tuy nhiên, trong một kết quả nghiên 
cứu mới đây các nhà khoa học thuộc 
Viện Nghiên cứu Perimeter (Canada) 
đã đưa ra những thông tin mới về các 
dạng tồn tại của vật chất, theo đó thì 
có khoảng 500 dạng tồn tại khác nhau 
của vật chất. Nhóm nhà khoa học này 
thuộc ngành vật lý ngưng tụ, có nhiệm 
vụ nghiên cứu, mô tả và phân loại các 

giai đoạn chuyển đổi của vật chất. Khi 
nghiên cứu những hệ lượng tử mới, họ 
thấy ở đó tồn tại các trạng thái ổn định 
theo trật tự hình học topo. Trật tự hình 
học topo là một hiện tượng của cơ học 

lượng tử, nó không liên quan đến hiện 
tượng đối xứng theo lý thuyết Landau, 
thay vào đó là các đặc tính toàn thể của 
hàm sóng thuộc trạng thái ổn định. Vì 
vậy nó vượt qua lý thuyết Landau và 
làm cơ sở cho những khái niệm vật lý 
phân loại mới. Kết quả nghiên cứu này 
hé lộ một cái nhìn vào thế giới phức tạp 
và mê hoặc của sự vướng mắc lượng 
tử, và là một bước đi quan trọng cho 
sự phân loại lại các dạng tồn tại của 
vật chất.

(Sciencedaily, 21.12.2012) 

Niềm mơ ước của các nhà khoa học 
là chế tạo được loại pin năng lượng 

mặt trời có thể dán lên các loại bề mặt thay 
vì những tấm pin năng lượng mặt trời như 
thường thấy với đặc tính cứng, nặng nề và cố 
định sẵn đã trở thành sự thực.  Các nhà khoa 
học thuộc Đại học Standford (Mỹ) đã phát 
triển thành công một loại pin năng lượng mặt 
trời giống như miếng dán decal thông thường, 
có thể bóc ra và dán lên hầu hết các bề mặt 
và chất liệu, đặc biệt là có thể tái sử dụng 
nhiều lần.

Tấm dán này gồm 1 lớp màng mỏng Niken 
dày 300 nanomet được tráng silicon, trên đó 
có gắn những tế bào năng lượng mặt trời, một 
lớp polymer được phủ bên ngoài để bảo vệ 
và cuối cùng là một lớp keo dán. Thành công 
này là bước tiến mới trong lĩnh vực năng lượng 
và công nghệ xanh.

(Phys.org, 20.12.2012)

Não người tổ chức hình ảnh như thế nào? Tấm dán pin năng lượng mặt trời

Hệ thống phân loại các pha vật chất mới


